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I.Yêu cầu chung: Học sinh cần nắm vững những đơn vị kiến thức 

sau: 

1.Phần Văn học: 

-Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến 

hết thế kỉ XX. 

-Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh). 

-Tây Tiến – Quang Dũng. 

-Việt Bắc – Tố Hữu. 

-Đất nước (Trích trường ca Mặt đường khát vọng)- Nguyễn Khoa Điềm. 

-Sóng – Xuân Quỳnh. 

-Đàn ghi ta của Lor-ca. 

2.Phần tiếng Việt và Làm văn: Nắm được các đơn vị kiến thức đã học 

để vận dụng vào đọc-hiểu văn bản văn học và viết bài văn nghị luận. 

II.Cấu trúc đề thi: 

1.Phần chung dành cho tất cả thí sinh (5 điểm): 



*Câu 1 (2 điểm): tái hiện kiến thức về giai đoạn văn học, tác giả, tác 

phẩm văn học Việt Nam và tác giả. Nội dung kiến thức thuộc phạm vi 

các đơn vị kiến thức đã nêu ở phần I. Cụ thể kiểm tra kiến thức về: 

-Văn học sử: hoàn cảnh lịch sử xã hội, đặc điểm, thành tựu…của từng 

giai đoạn. 

-Hoàn cảnh ra đời, giá trị nội dung, đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm. 

-Giải thích ý nghĩa nhan đề, ý nghĩa một số hình tượng, lời đề từ. 

*Câu 2 (3 điểm): 

Vận dụng kiến thức xã hội và đời sống để viết bài nghị luận xã hội ngắn 

(không quá 400 từ). 

-Nghị luận về một tư tưởng đạo lý. 

-Nghị luận về một hiện tượng đời sống. 

2.Phần riêng ( 5 điểm): 

Vận dụng khả năng đọc - hiểu và kiến thức văn học để viết bài nghị luận 

văn học. Học sinh học chương trình nào chỉ được làm phần dành riêng 

cho chương trình đó. 

Câu III.a (theo chương trình chuẩn): 

Nội dung kiến thức đề thi liên quan đến các tác phẩm đã nêu ở phần I. 

CâuIII.b (theo chương trình nâng cao). Ngoài nội dung kiến thức yêu 

cầu đối với học sinh chương trình chuẩn, có thêm nội dung liên quan đến 

tác phẩm: Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên. 

 

----------------------------------------------------------------------------- 



MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN LÍ THUYẾT 

 

Câu 1: Nêu những nét chính về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá 

của văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975 ? 

Gợi ý 

-Đường lối văn nghệ của Đảng Cộng sản, sự lãnh đạo đúng 

đắn của Đảng đã góp phần tạo nên một nền văn học thống nhất 

trên đất nước ta. 

-Hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ kéo 

dài suốt 30 năm đã tác động sâu sắc, mạnh mẽ tới đời sống vật 

chất và tinh thần của toàn dân tộc, trong đó có văn học nghệ 

thuật, tạo nên ở văn học giai đoạn này có những đặc điểm và tính 

chất riêng của một nền văn học hình thành và phát triển trong 

hoàn cảnh chiến tranh lâu dài và vô cùng ác liệt. 

-Nền kinh tế nghèo nàn và chậm phát triển. Về văn hoá, từ năm 

1954 đến 1975, điều kiện giao lưu bị hạn chế, nước ta chủ yếu tiếp 

xúc và chịu ảnh hưởng của văn hoá các nước xã hội chủ nghĩa 

(Liên Xô, Trung Quốc,…) 

Câu 2: Nêu những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam giai 

đoạn 1945 – 1975. 



Gợi ý 

-Văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn 

bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước, phục vụ cách mạng, 

cổ vũ chiến đấu: Văn hoá nghệ thuật trở thành một mặt trận; văn 

học trở thành vũ khí phục vụ kháng chiến; nhà văn lấy tư tưởng 

cách mạng và mẫu hình chiến sĩ làm tiêu chuẩn cầm bút. Tinh 

thần tự giác, tự nguyện gắn bó với dân tộc, với nhân dân của nhà 

văn được đề cao. Văn học tập trung vào đề tài Tổ quốc và chủ 

nghĩa xã hội; thể hiện cảm động tình đồng chí, đồng đội, tình quân 

dân,… 

-Hướng về đại chúng, tìm đến những hình thức nghệ thuật quen 

thuộc của nhân dân: Văn học lấy đại chúng làm đối tượng phản 

ánh và phục vụ; đại chúng bổ sung, cung cấp cho văn học lực 

lượng sáng tác. Cách mạng và kháng chiến đem lại cách hiểu mới 

về nhân dân. Người cầm bút quan tâm đến đời sống của mọi tầng 

lớp nhân dân, nói lên nối bất hạnh, khẳng định sự đổi đời và ca 

ngợi vẻ đẹp tâm hồn của những người lao động. Nền văn học mới 

mang tính nhân dân sâu sắc. 

-Chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn: Văn 

học đề cập đến số phận chung của cộng đồng, của dân tộc; phản 



ánh những vấn đề cơ bản nhất, có ý nghĩa sống còn của đất nước. 

Nhà văn chủ yếu quan tâm đến những sự kiện có ý nghĩa lịch sử 

của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng; nhìn con người và 

lịch sử bằng cái nhìn khái quát, có tầm vóc dân tộc và thời đại. 

Nhân vật chính trong văn học tiêu biểu cho lí tưởng chung của dân 

tộc, gắn bó số phận mình với số phận của đất nước, kết tinh những 

phẩm chất cao đẹp của cả cộng đồng. Con người trong văn học 

giai đoạn 1945 – 1975 chủ yếu được khám phá ở bổn phận, trách 

nhiệm, nghĩa vụ công dân, ý thức chính trị, ở lẽ sống lớn và tình 

cảm lớn. Sống trong thực tại gian khổ nhưng họ vẫn tràn đầy ước 

mơ và luôn luôn hướng về lí tưởng, về tương lai tươi sáng của dân 

tộc. 

Câu 3: Nêu vắn tắt đặc điểm chung của văn học Việt Nam từ cách 

mạng tháng Tám 1945 đến 1975 ? 

Gợi ý 

-Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá, 

gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước. 

-Nền văn học hướng về đại chúng. 

-Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng 

lãng mạn. 



Câu 4: Nêu những nét khái quát của văn học Việt Nam từ năm 

1975 đến hết thế kỉ XX. 

Gợi ý 

-Sau năm 1975, đề tài văn học được mở rộng hơn. Một số tác 

phẩm đã phơi bày một vài mặt tiêu cực trong xã hội, hoặc nhìn 

thẳng vào những tổn thất nặng nề trong chiến tranh, hay bước 

đầu đề cập đến bi kịch cá nhân hay đời sống tâm linh. Đặc biệt từ 

sau năm 1986 trở đi, văn học đổi mới mạnh mẽ về ý thức nghệ 

thuật. Người cầm bút thức tỉnh ngày càng sâu sắc về ý thức cá 

nhân và có quan niệm mới mẻ về con người. Họ khao khát đem lại 

cho nền văn học nước nhà một tiếng nói riêng, một phong cách 

riêng không thể trộn lẫn. 

-Chiến tranh kết thúc, các thể loại phóng sự phát triển mạnh. 

Truyện ngắn và tiểu thuyết có nhiều tìm tòi. Thể loại trường ca 

được mùa bội thu. Nghệ thuật sân khấu thể hiện thành công nhiều 

đề tài. Lí luận phê bình cũng xuất hiện nhiều cuộc tranh luận sôi 

nổi xung quanh vấn đề mối quan hệ giữa văn học với chính trị, văn 

học với hiện thực,… 

Nhìn chung, văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX đã 

vận động theo khuynh hướng dân chủ hoá, mang tính nhân văn, 



nhân bản sâu sắc. 

Câu 5: Nêu vắn tắt quan điểm sáng tác văn học của Nguyễn Ái 

Quoác-Hoà Chí Minh? 

Gợi ý: 

1.Hồ Chí Minh coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi hại 

phụng sự cho sự nghiệp cách mạng. Quan điểm này thể hiện rõ 

trong hai câu thơ: “Nay ở trong thơ nên có thép. – Nhà thơ cũng 

phải biết xung phong” (Cảm tưởng đọc “Thiên gia Thi”). Về sau, 

trong Thư gửi các hoạ sĩ nhân dịp triển lãm hội hoạ 1951, Người lại 

khẳng định: “Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị 

em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. 

2..Hồ Chí Minh coi trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn 

học. Tính chân thật được coi là một thước đo giá trị của văn 

chương nghệ thuật. Người nhắc nhở giới nghệ sĩ “nên chú ý phát 

huy cốt cách của dân tộc” và đề cao sự sáng tạo, “chớ gò bó họ 

vào khuôn, làm mất vẻ sáng tạo”. 

3. Khi cầm bút, Hồ Chí Minh luôn xuất phát từ mục đích, đối 

tượng tiếp nhận để quyết định nội dung và hình thức của tác 

phẩm. Người luôn đặt câu hỏi: “Viết cho ai?”(đối tượng), “Viết 

để làm gì?” (mục đích), sau đó mới quyết định “Viết cái gì ?” (nội 



dung) và “Viết thế nào ?” (hình thức).  

Câu 6: Trình bày ngắn gọn sự nghiệp văn học của Nguyễn Ái Quốc-

Hồ CHí Minh. 

Gợi ý 

Sự nghiệp văn học của Nguyễn Ái Quốc-Hồ CHí Minh chủ yếu 

thể hiện ở ba lĩnh vực: 

-Văn chính luận: Có khối lượng lớn và mẫu mực. Lập luận chặt chẽ, 

lí lẽ xác đáng, chứng cứ hùng hồn, ngôn ngữ giản dị, trong sáng, có 

sức thuyết phục cao. Một số tác phẩm tiêu biểu: “Bản án chế độ thực 

dân Pháp”, “Tuyên ngôn Độc lập”, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng 

chiến”… 

-Truyện và kí: được sáng tác chủ yếu từ khoảng năm 1922 đến 1925, 

các tác phẩm của Người đều ngắn gọn, súc tích, vừa thấm nhuần tư 

tưởng, tình cảm thời đại, vừa thể hiện một bút pháp mới mang màu 

sắc hiện đại trong lối viết nhẹ nhàng mà đầy tính trào lộng. Một số 

tác phẩm tiêu biểu: “Vi hành”, “Những trò lố hay là Varen và Phan 

Bội Châu”, “Nhật kí chìm tàu”… 

-Thơ ca: Đây là lĩnh vực nổi bật trong sự nghiệp văn học của Hồ Chí 

Minh. Thơ của người thể hiện một tâm hồn nghệ sĩ tinh tế, tài hoa, 

một tấm gương nghị lực phi thường và nhân cách cao đẹp của một 



chiến sĩ cách mạng vĩ đại. Thơ của Người được in trong các tập: 

“Nhật kí trong tù”, “Thơ Hồ Chí Minh”, “Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh”. 

Câu 7: Trình bày ngắn gọn phong cách nghệ thuật của Nguyễn Ái 

Quoác-Hoà Chí Minh. 

Gợi ý 

-Văn chính luận: thường ngắn gọn, tư duy sắc sảo, lập luận 

chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, bằng chứng đầy sức thuyết phục, giàu 

tính luận chiến, đa dạng về bút pháp.  

-Truyện và kí: giàu tính hiện đại, thể hiện tính chiến đấu mạnh 

mẽ và nghệ thuật trào phúng vừa sắc bén, thâm thuý của phương 

Đông, vừa hài hước hóm hỉnh của phương Tây. 

-Thơ ca: phong cách rất đa dạng . Những bài thơ nhằm mục đích 

tuyên truyền cách mạng, lời lẽ thường mộc mạc, giản dị, mang 

màu sắc dân gian hiện đại, dễ thuộc, dễ nhớ. Thơ nghệ thuật của 

Người có sự kết hợp hài hoà giữa bút pháp cổ điển và hiện đại, 

được viết theo lối cổ thi hàm súc. 

Câu 8: Nêu giá trị lịch sử, giá trị tư tưởng và giá trị nghệ thuật 

của “Tuyên ngôn Độc lập”. 

Gợi ý 



*Giá trị lịch sử: Xét ở góc độ lịch sử, có thể coi Tuyên ngôn 

Độc lập là lời tuyên bố của một dân tộc đã đứng lên đấu tranh xoá 

bỏ chế độ phong kiến, thực dân, thoát khỏi thân phận thuộc địa 

để hoà nhập với cộng đồng nhân loại với tư cách một nước độc 

lập, dân chủ và tự do. 

*Giá trị tư tưởng: xét trong mối quan hệ với các trào lưu tư tưởng 

lớn của nhân loại ở thế kỉ XX, có thể coi Tuyên ngôn Độc lập là tác 

phẩm kết tinh lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc và tinh thần 

yêu chuộng độc lập tự do. Cả hai phẩm chất này của tác phẩm là 

đóng góp riêng của tác giả và cũng là của dân tộc ta vào một 

trong những trào lưu tư tưởng cao đẹp, vừa mang tầm vóc quốc tế, 

vừa mang ý nghĩa nhân đạo của nhân loại trong thế kỉ XX. Đây là 

lí do vì sao Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp 

quốc lại bình chọn Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc. 

*Giá trị nghệ thuật: Xét ở bình diện văn chương, Tuyên ngôn Độc 

lập là một áng văn chính luận mẫu mực, lập luận chặt chẽ, lí lẽ 

đanh thép, lời lẽ hùng hồn; bằng chứng xác thực, giàu sức thuyết 

phục, ngôn ngữ gợi cảm, hùng hồn. 

Câu 9: Anh (chị) hãy cho biết “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí 

Minh ra đời trong hoàn cảnh nào? 


